Bài tập Tài chính quốc tế

Bài 1 : Công ty xuất nhập khẩu Thăng Long đồng thời cùng một lúc nhận được 140tr JPY từ XK hàng sang Nhật và phải thanh toán 1,6 tr SGD tiền hàng NK từ Singapore. Các thông số trên thị trường ngoại hối

Tại Hà nội :USD/VND = (19.200 – 19.500)

Tại Frankfurt: USD/SGD =(1,7647 -  1,7653)

Tại Tokyo: USD/JPY=(121,12 -  121,34)

Yêu cầu: 

1/  Tính        SGD/VND; JPY/VND; SGD/VND

2/ Trình bày các phương án tính thu nhập cuối cùng bằng VND

3/ Là ngân hàng bạn chọn phương án nào

Bài 2 : Một công ty XNK đồng thời cùng một lúc nhận được tiền hàng xuất khẩu là 40.000 GBP và phải thanh toán tiền hàng NK là 70.000 AUD. Các thông số thị trường hiện hành như sau:

Tại London:  USD/AUD =( 0,6714 - 0,6723)

Tại Tokyo: GBP/AUD =(2,2500 - 2,2515)

Tại Việt Nam: USD/VND =(19.100 -  19.500)

Yêu cầu: 

1/ Tính tỷ giá chéo AUD/ VND; GBP/ VND, GBP/AUD 
2/ Trình bày các phương án tính thu nhập bằng VND của công ty 

3/ Là nhà kinh doanh NH bạn chọn phương án nào? Tại sao

Bài 3 : Hãy hạch toán các giao dịch sau đây vào BOP 
1/  Công ty dệt may của VN xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 8000 USD sang Mỹ và khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản của công ty dệt may của VN tại NH Mỹ 

2/ Một cư dân của VN đi du lịch tham quan ở Thái Lan một tuần và chi tiêu hết 250 USD cho việc ăn ở đi lại 
3/ VN xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh Châu Âu (EU) trị giá 100 tr USD, đồng thời nhập khẩu hàng hóa từ EU có trị giá 50 tr USD. Số tiền còn lại dùng trả nợ cho Mỹ

4/ VN xuất khẩu hàng hóa sang Nga trị giá 100 tr USD. Dùng 50 tr USD để mua trái phiếu KB Mỹ , số còn lại dùng đóng niêm liễm (phí hàng năm)  cho liên hợp quốc 

5/ Tổng công ty dầu khí VN phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 50 tr USD. Số tiền được dùng để nhập khẩu thiết bị là 30tr USD còn lại gửi ngắn hạn tại Hongkong

6/ VN nhận kiều hối hàng năm là 100 tr USD. Số tiền này được NHNN mua hết tăng dự trữ ngoại hối dưới hình thức trái phiếu nước ngoài

7/ Các nước cứu trợ cho các tình bị thiên tai hàng hóa trị giá 10tr USD và tiền mặt trị giá 20tr USD

8/ Câu lạc bộ Pari quyết định giảm nợ cho VN 50 tr USD

9/ Công ty hải châu nhập hàng trả chậm từ Nhật trị giá 15 tỷ VNĐ

10/ NH ngoại thương VN vay citybank Ha nội trị giá 15 tr USD thời hạn 9 tháng 

11/ Tổng công ty xây dựng Sông Đà đầu tư xây dựng nhà máy điện tại Lào trị giá  100 tỷ VNĐ bằng thiết bị máy móc

12/ NH phát triển Châu á cam kết cho VN vay 100 tr USD thời hạn 5 năm

13/ Công ty Toyota 100% vốn nước ngoài hoạt động tại VN dùng tiền lãi mua trái phiếu kho bạc VN

14/ NH ngoại thương VN gửi ngoại tệ tại NHNN VN

15/ NH ngoại thương VN bán ngoại tệ cho NHNN VN

16/ NH ngoại thương VN thực hiện giao dịch hoán đổi ngoại tệ với NHNN VN

17/ VN còn nợ Liên hợp quốc 15 tr USD

18/ Bộ quốc phòng NK thiết bị , máy móc từ nguồn tiền của Bộ Tài chính

19/ Lưu học sinh Việt Nam  thanh toán tiền học phí cho các trường đại học úc 100 tr AUD

20/ NHNN VN bán ngoại tệ để hút bớt VNĐ từ lưu thông

21/ Công ty A Thái lan phát hành trái phiếu quốc tế tại VN trị giá  100 tỷ VNĐ

22/ Trung quốc cứu trợ các tỉnh Miền Trung VN 1000 tấn gạo trị giá 8 tr Nhân dân tệ

Bài 4:   Vào ngày 17/5/2008 một DN XNK của VN thu được 250.000EUR từ việc xuất khẩu hàng sang Đức. Hiện tại DN lại chưa cần EUR mà cần VND để trang trải chi phí trong nước. Tuy nhiên sau 2 tháng (17/7/2008) lại cần đến 250.000 EUR để trả cho một thương vụ với nhà xuất khẩu Pháp
Yêu cầu: 
Hãy tính toán mức chênh lệch VNĐ khi DN XNK của VN thực thi hoán đổi tiền tệ

Biết rằng:

- Tỷ giá giao ngay: EUR/VND = 15.289/15.295

- Lãi suất EUR 2 tháng : 4,5%/năm

- Lãi suất VNĐ 2 tháng: 6.4%/năm 
Bài 5: 

DN Z có 100.000 USD từ việc xuất khẩu. Hiện tại DN lại chưa cần USD mà cần EUR để kinh doanh. Nhưng sau 3 tháng DN cần 100.000 USD đển thanh toán thiết bị nhập khẩu 

Yêu cầu: 
Hãy tính toán mức chênh lệch VNĐ khi DN XNK của VN thực thi hoán đổi tiền tệ

Biết rằng:

- Tỷ giá giao ngay: USD/EUR = 0,8180 /90
- Lãi suất USD : 6%- 8%/năm

- Lãi suất EUR: 10%- 12%/năm
Bài 6: Nhà nhập khẩu Mỹ sau 3 tháng phải trả một khoản tiền 10000 GBP, Nhà nhập khẩu đã ký một hợp đồng quyền chọn mua GBP với ngân hàng theo những nội dung sau:

Tỷ giá thực hiện: GPB/USD = 1,5460

Giá trị hợp đồng: 10000GBP

Phí giao dịch: 0,015USD/GBP

Yêu cầu: 
Hãy xác định lãi (lỗ) của nhà nhập khẩu Mỹ nếu đến thời điểm thanh toán tỷ giá thực tế là: 1,5380; 1,5460; 1,5560; 1,5590.

Bài 7:

Doanh nghiệp X mua quyền chọn bán AUD và nhận bằng USD (tương đương với mua quyền chọn mua USD)  với nội dung hợp đồng như sau:

Tỷ giá thực hiện: AUD/USD = 0,6

Giá trị hợp đồng (số lượng giao dịch): 5000000AUD

Phí giao dịch: 3%

Thời hạn: 3 tháng

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng của AUD: 12%/năm

Yêu cầu: Hãy xác định lãi (lỗ) của doanh nghiệp X nếu tỷ giá thực tế sau 3 tháng là: 0,5 ; 0,6; 0,7 
Bài 8:


Giri lyer là nhà phân tích người Châu Âu làm việc cho một công ty đa quốc gia có chi nhánh tại Mỹ. Ông đang tính toán một quyết định đầu tư cổ phiếu của công ty Pacific, một công ty hóa chất của Đức có cổ phiếu niêm yết tại Frankfurt DAX. Ông ta thu thập được các dữ liệu sau:
	Nhân tố
	Ngày 1/1 mua
	Ngày 31/12 bán
	Chi phí thực hiện

	Giá cổ phiếu
	135 EUR
	160,5 EUR
	12 EUR

	Tỷ giá hối đoái
	1EUR = 1,05 USD
	1EUR=1,15USD
	-


Yêu cầu: Hãy xác định:
a. Lợi nhuận thu được nếu đầu tư cổ phiếu bằng EUR là bao nhiêu
b. Lợi nhuận thu được nếu đầu tư cổ phiếu bằng USD là bao nhiêu
c. Điều đó có nghĩa là với góc độ nhà đầu tư Châu Âu hay nhà đầu tư Mỹ có lợi hơn
Bài 9: 

Công ty Kelly & Murphy của Mỹ dự định vay một khoản vốn trị giá 4000000 USD thời gian 1 năm. Công ty đứng trước 3 lựa chọn:
- Vay USD từ ngân hàng Wells Fargo (Mỹ), lãi suất 7%/năm
- Vay GBP từ ngân hàng national (Anh), lãi suất 12%/năm
- Vay JPY từ ngân hàng Tokomoru (Nhật), lãi suất 4%/năm
Nếu công ty vay bằng ngoại tệ thì sau đó phải đổi ra USD theo giá hiện hành, 1 năm sau công ty tiến hành mua số ngoại tệ cần thiết trả cho ngân hàng, Công ty Kelly & Murphy không thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.

Kelly & Murphy dự tính 1 năm sau GBP giảm 4% so với USD, JPY tăng 2% so với USD

Yêu cầu: Hãy xác định công ty nên vay vốn từ ngân hàng nào?
Bài 10: 

Một công ty Mỹ cần vay 10 triệu USD với thời hạn 1 năm, lãi suất vay vốn bằng USD là 8%/năm. Nếu vay bằng EUR với lãi suất 6%/năm và vay bằng JPY lãi suất là 3%/năm

Công ty dự kiến EUR trong thời gian đó sẽ tăng giá từ 1 EUR = 1,1 USD ở thời điểm hiện tại lên 1EUR = 1,15 USD vào thời điểm thanh toán và JPY sẽ tăng giá 1USD = 120 JPY lên 1USD=115JPY
Yêu cầu:

a. Công ty nên vay vốn từ ngân hàng nào? Tại sao?

b. Với sự biến động của các đồng tiền ở mức nào thì lãi suất của việc vay vốn ngân hàng ngang bằng nhau? Với mức nào thì việc vay vốn EUR và JPY sẽ có lợi hơn vay vốn bằng USD?
Bài 11: 

Một công ty đa quốc gia có chi nhánh tại hai nước A và B. Do các lợi thế cạnh tranh trong sản xuất chi nhánh tại nước A đã bán cho chi nhánh tại nước B lượng hàng hóa là 100000 sản phảm với giá 17USD/sp. Chi nhánh tại nước B sau đó bán ra thị trường nước B số sản phẩm trên với giá 23USD/sp. Thuế suất thuế TNDN tại nước A là 30%, tại nước B là 40%. Chi phí sản xuất một sản phẩm tại chi nhánh nước A là 14USD/sp, các chi phí khác ở chi nhánh nước A là 1USD/sp, ở chi nhánh nước B là 1,2USD/sp.

Yêu cầu:

Hãy tính số lợi nhuận tăng thêm của công ty đa quốc gia nếu:
a, Chi nhánh tại nước A bán cho chi nhánh tại nước B với giá 20 USD/sp số hàng hóa trên
b, Chi nhánh tại nước A bán cho chi nhánh tại nước B số sản phầm trên với giá 22USD/sp (nếu lỗ thì không phải nộp thuế thu nhập mà còn được tính giảm trừ vào thu nhập chung trong kinh doanh của chi nhánh)
Bài 12: 
Có một dự án vay ODA của Việt Nam với WB cho một lĩnh vực giao thông như sau:

+ Tổng tiền vay 100 triệu USD

+ Thời hạn vay: 15 năm 

+ Thời gian ân hạn: 10 năm

+ Lãi suất: 3 %/ năm

+ Lãi và vốn được trả sau mỗi năm, vốn gốc được trả đều đặn cho các năm còn lại sau khi hết thời gian ân hạn

+ Lãi suất thị trường cả giai đoạn dự tính 8%/ năm

Yêu cầu: Hãy xác định mức độ ưu đãi và yếu tố không hoàn lại của dự án
Bài 13:
Có tình hình mặt hàng Y trên thị trường Việt Nam năm vừa qua có lượng cung Qs và lượng cầu Qd có quan hệ với giá P giả sử theo các phương trình tuyến tính sau:


Qs= 4(P – 4)


Qd= 47 – 3P

Trong đó:

Qs, Qd: Triệu tấn

P: Trăm tỷ (1011) VND/triệu tấn

Giá nhập khẩu CIF mặt hàng Y tại các cửa khẩu là 600000 (6x105) VND/tấn

Đối với mặt hàng Y, thị trường Việt Nam được coi là nền kinh tế nhỏ

Yêu cầu:

a. Vẽ sơ đồ minh họa mối quan hệ giữa Qs, Qd với P của mặt hàng Y theo các dữ liệu trên

b. Nếu chính phủ Việt Nam muốn bảo hộ cho các cơ sở sản xuất trong nước với giá bán từ 840000 (8, 4x105) VND/tấn trở xuống thì cần phải đánh mức thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Với mức thuế đó, thặng dư của người tiêu dùng bị mất là bao nhiêu? Các cơ sở sản xuất thu được bao nhiêu thặng dự? Chính phủ sẽ thu được bao nhiêu thuế nhập khẩu? Phần mất trắng là bao nhiêu?

c. Năm nay mọi điều kiện khác về mặt hàng Y gần như không thay đổi, song giả sử mặt hàng Y đã thực hiện cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA, thuế suất chỉ còn  5%. Trong trường hợp này thặng dư của người tiêu dùng sẽ được bù lại bao nhiêu? Thuế của chính phủ bị giảm bao nhiêu? Phần mất trắng được giảm bao nhiêu? Bao nhiêu sản lượng bị ế nếu quy mô sản xuất trong nước vẫn giữ nguyên như năm trước.

Bài 14: 

Có tình hình mặt hàng Y trên thị trường Việt Nam năm 2009 như sau:

Lượng cung Qs, lượng cầu Qd, quan hệ với giá P theo phương trình:


Qs = 0,5(P-3)

Qd = 6,6 – 0,4P

Trong đó:

Qs, Qd: Triệu tấn

P: Nghìn tỷ (1012) VND/triệu tấn

Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng Y là 376 USD/tấn (tương đương 6,4 triệu VND/tấn)

Đối với mặt hàng Y, thị trường Việt Nam được coi là nền kinh tế nhỏ

Yêu cầu:

Hãy biểu diễn đồ thị và cho biết:

a. Nếu chính phủ muốn bảo hộ các cơ sở sản xuất trong nước sản xuất mặt hàng Y với giá bán 8,32 triệu VNĐ/tấn trở xuống thì cần đánh mức thuế suất thuế nhập khẩu bao nhiêu. Trong trường hợp đó chính phủ sẽ thu được bao nhiêu thuế nhập khẩu? Thặng dư của người tiêu dùng bị mất bao nhiêu? Phần mất trắng hoàn toàn? Lượng mặt hàng Y được bảo hộ là bao nhiêu? Doanh nghiệp trong nước thu thêm được bao nhiêu lợi nhuận? Chi phí bảo hộ để sản xuất mặt hàng Y trong nước với gía cao là bao nhiêu?

b. Giả sử năm 2010 mọi điều kiện khác về mặt hàng Y là không đổi. Tuy vậy, do phát hiện mặt hàng Y của nước B bán phá giá trên thị trường Việt Nam. Chính phủ áp dụng thuế chống bán phá giá 40% với hàng nhập khẩu nước B. Hãy xác định

- Thặng dư của người tiêu dùng bị mất là bao nhiêu

- Thuế nhập khẩu của Chính phủ thu thêm được bao nhiêu

- Phần mất trắng hoàn toàn là bao nhiêu

- DN trong nước thu thêm được bao nhiêu lợi nhuận

- Lượng hàng Y nhập khẩu sẽ là bao nhiêu tấn

Bài 15:


Giả sử mặt hàng X trên thị trường Việt Nam năm vừa qua như sau:


+ Với các mức giá từ Po = 3 triệu VND/tấn trở xuống lượng cung Qs=0, trong khi đó lượng cầu Qd có thể đạt từ 3,5 triệu tấn trở lên


+ Với giá Pe = 8 triệu VND/tấn, lúc này lượng cung Qs = lượng cầu Qd = 1.5 triệu tấn


+ Giá nhập khẩu CIF tại các cửa khẩu mặt hàng X là 4 triệu VND/tấn, với giá này lượng cung tương ứng đạt 0,3 triệu tấn, còn lượng cầu là 3,1 triệu tấn


Yêu cầu:

a. Vẽ đồ thị biểu hiện quan hệ cung – cầu mặt hàng X theo các dữ liệu nói trên với giả sử Qs và Qd quan hệ với P theo các đường tuyến tính

b. Nếu chính phủ muốn bảo hộ cho các cơ sở sản xuất trong nước với giá từ 6 triệu VND/tấn trở xuống, thì cần phải đánh thuế nhập khẩu là bao nhiêu %? Với mức thuế nhập khẩu như vậy, lượng cung tương ứng đạt 0.9 triệu tấn, còn lượng cầu tương ứng đạt 2,3 triệu tấn thì thặng dư người tiêu dùng bị mất là bao nhiêu? Bao nhiêu chi phí được bảo hộ? chính phủ sẽ thu được bao nhiêu thuế nhập khẩu? Phàn mất trắng sẽ là bao nhiêu?

c. Tình hình thị trường mặt hàng X năm nay về cơ bản không có gì thay đổi. Tuy nhiên mặt hàng X đã được cắt giảm thuế theo tinh thần CEPT/AFTA, nên thuế suất chỉ còn 5%. Với mức thuế này, lượng cầu trong nước được mở rộng đạt 3,02 triệu tấn, còn lượng cung trong nước chỉ đáp ứng 0,36 triệu tấn. Hãy xác định:

+ Thặng dư của người tiêu dùng sẽ được bù lại là bao nhiêu?

+ Thuế nhập khẩu của Chính phủ bị giảm là bao nhiêu?

+ Phần chi phí của các doanh nghiệp không được bảo hộ là bao nhiêu?

+ Phần mất trắng đã được giảm bao nhiêu

Bài 16:

Có tình hình xuất khẩu mặt hàng C của Việt Nam vào thị trường Mỹ năm vừa qua như sau (đối với mặt hàng C, thị trường mỹ là nền kinh tế lớn)

· Giá bán tại thị trường Mỹ là 2520 USD/tấn

· Mặt hàng C của Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 5%

· Khả năng xuất khẩu mặt hàng C của Việt Nam có tương quan giữa lượng cung Qs và giá xuất khẩu P như phương trình:

Qs = 0,1(P – 1220)

Trong đó Qs: ngàn tấn, P: USD/tấn


Yêu cầu:


a. Vẽ đồ thị minh họa mối quan hệ giữa khả năng xuất khẩu và giá của mặt hàng C vào thị trường Mỹ


b. Xác định giá xuất khẩu, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng C vào thị trường Mỹ năm vừa qua


c. Năm nay khả năng xuất khẩu mặt hàng C của Việt Nam vào thị trường Mỹ hầu như không có gì thay đổi. Tuy vậy, sau vụ xử kiện mất công bằng về mặt hàng C, chính phủ Mỹ đã áp dụng mức thuế chống bán phá giá 60% với mặt hàng này. Hãy xác định:


- Giá xuất khẩu mặt hàng C hiện tại


- Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu bị giảm so với năm trước


- Thặng dư nhà sản xuất bị mất so với năm trước

Bài 17: 

Có tình hình xuất khẩu mặt hàng D của Việt Nam vào thị trường E năm vừa qua như sau: (mặt hàng D trên thị trường E được coi là nền kinh tế lớn)


+ Giá bán mặt hàng D trên thị trường E là 98 EUR/sản phẩm


+ Thuế nhập khẩu mặt hàng này là 40%


+ Khả năng xuất khẩu mặt hàng D của Việt Nam vào thị trường E có tương quan giữa lượng cung Qs với giá P giả sử theo phương trình tuyến tính sau:


Qs = 0,4(P – 50)


Trong đó: Qs: triệu sản phẩm, P: triệu USD/triệu sản phẩm

Yêu cầu:


a. Vẽ đồ thị minh họa tương quan giữa Qs và P với mặt hàng xuất khẩu D vào thị trường E


b. Xác định giá xuất khẩu, sản lượng, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng D vào thị trường E năm vừa qua


c. Năm nay, khả năng xuất khẩu mặt hàng D của Việt Nam vào thị trường E không có gì thay đổi. Tuy vậy vì hiệu định thương mại giữa Việt Nam và đã có hiệu lực, mặt hàng D được hưởng MFN, thuế nhập khẩu chỉ còn 4%. Hãy xác định:


- Giá xuất khẩu mặt hàng D vào thị trường E năm nay


- Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng bao nhiêu so với năm trước


- Thặng dư của nhà xuất khẩu được bao nhiêu do MFN mang lại


d. Vẫn tình hình xuất khẩu mặt hàng D của Việt Nam vào thị trường E nói trên. Tuy vậy trong năm tới Việt Nam được hưởng quy chế đặc biệt dành cho nước đang phát triển với mức thuế nhập khẩu 2%, song hạn ngạch xuất khẩu tối đa chỉ đạt 2 tỷ USD. Hãy xác định với hạn ngạch xuất khẩu đó các nhà xuất khẩu Việt Nam có bị thiệt thòi gì không?
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